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  1.  MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA.
	Tên Chủ đề 
(nội dung, chương…)
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng mức độ thấp
	Vận dụng ở mức cao hơn
	Cộng

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Tính chất hóa học của bazơ, Tính chất hóa học của muối
	- Tính chất hóa học của bazơ
-Tính chất hóa học của muối
- Viết PTHH, của phản ứng
	
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	Số câu 2
số điểm 3

	Số câu 1
số điểm 2

	
	
	
	
	
	
	Số câu 3
5điểm
Tỉ lệ: 50%

	Mỗi quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ, 
	
	-Bằng phương pháp hóa học, nhận biết các chất
- Từ tính chất của chất lập được PTHH
	
	
	

	Số câu
Số điểm  
Tỉ lệ %
	
	
	
	Số câu 1,1a
số điểm 3

	
	
	
	
	Số câu 1,1a
3điểm
Tỉ lệ: 30%


	Bài tập, định tính, định lượng.
	
	
	- Tính khối lượng chất tan có trong nước lọc.
- Tính khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng
	
	

	Số câu
Số điểm 
 Tỉ lệ %
	
	
	
	
	
	Số câu 1.b,c
số điểm 2

	
	
	Số câu 1.b,c
2điểm
Tỉ lệ: 20%


	Tổng số câu 
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
	Số câu 3
Số điểm 5
Tỉ lệ:50%
	Số câu 1,1a
Số điểm 3
Tỉ lệ:30%
	Số câu 1.b,c
Số điểm 2
Tỉ lệ:20%
	Số câu 5
Số điểm 10
Tỉ lệ:100%

	Tổ trưởng duyệt :




Nguyễn Thị Hằng
	Ban giám hiệu duyệt :





	Giáo viên ra đề




Hoàng Thế Chiến



2 .Nội dung đề.
          A. Trắc nghiệm:(3đ) 
Câu 1(1đ): Chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu sau:
1. Dãy chất nào sau đây tác dụng với Ca(OH)2: 
A.Fe(OH)3 ,Na2SO4, SO3                                      C. HCl, SO2, CO2
                    B. CaO , CO2, Na2O                              D. CaCl2, HCl, SO2
               2. Dãy chất nào sau đây tác dụng với BaCl2 :
A. AgNO3, NaNO3                                      C. HNO3,  Ba(OH)2
B.  AgNO3, H2SO4                          D. BaCl2,  HCl
Câu 2: (2đ)
       Cho những chất sau: H2SO4, BaCl2,  NaOH, Al(OH)3 . Hãy chọn chất
 thích hợp điền vào sơ đồ sau và lập phương trình hoá học:

          1. Ca(OH)2   +   ….…      CaSO4  +  2H2O

2.   ……       +  H2SO4      Na2SO4 +  2H2O

3. HNO3   +  ……    Al(NO3)3 +  H2O

4.   ….  +  Na2SO4   BaSO4 +  NaCl
       B. Tù luËn:(7®)
Câu 1: (2 điểm) 
    Viết các phương trình hoá học thực hiện dãy chuyển hoá sau:


 Al(OH)3 Al2O3 Al2(SO4)3
 Câu 2: ( 2 điểm) 
           Nhận biết các chất sau bằng phương pháp hoá học: NaOH, BaSO4, HCl
 Câu 3: (3 điểm)
    Trộn dung dịch có hoà tan 0,1 mol CuSO4 g với một dung dịch có hoà tan 8 g NaOH. Lọc hỗn hợp các chất sau phản ứng, được kết tủa và nước lọc. Nung kết tủa đến khối lượng không đổi. 
 a. Viết các PTHH xảy ra.
b. Tính khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng
c. Tính khối lượng chất tan có trong nước lọc.
  3. Đáp án và biểu điểm
  A. Trắc nghiệm:(3đ)
	Câu
	1
	2

	
	1
	2
	1
	2
	3
	4

	
	C
	B
	H2SO4
	NaOH
	Al(OH)3
	BaCl2


  B. Tù luËn:(7đ)
	Câu
	Nội dung
	Điểm


	1
	 Al(OH)3   Al2O3 + H2O

 Al2O3    +  H2SO4  Al2(SO4)3  +  2H2O

	1
1


	2
	     Lấy ở mỗi lọ một giọt dung dịch nhỏ vào giấy quỳ tím, nếu quỳ tím chuyển màu đỏ thì đó là:  HCl. Nếu quỳ tím chuyển màu xanh thì đó là NaOH, ống không chuyển màu thì là BaSO4 (hs có thể dùng phương án khác làm sao đúng với tính chất hóa học của bazơ, muối và axit)
	2


	3
	            Số mol của NaOH là: 

           nNaOH = 
           a. PTHH:

       CuCl2  +  2NaOH   Cu(OH)2+ 2NaCl   (1)  
       Cu(OH)2       CuO + H2O   (2)	

           b. Theo PT(1) và (2) ta có:
                 nCuCl2 = nCu(OH)2 = nCuO =  0,2 (mol) 
	  Vậy ta có khối lượng của CuO là:   
                          mCuCl2= 0,2. 80 = 16 (g) 
      c. Chất tan trong dung dịch là NaCl
          Theo PT (1) ta có:  nNaOH = nNaCl =  0,4(mol)   

	 Ta có:             mNaCl  = 0,4. 58,5 = 23,4(g)    

	
0,5


0,5


1




1




4. Đánh giá, nhận xét sau khi chấm bài kiểm tra.
- Nắm kiến thức:
	

	


- Kĩ năng vận dụng của HS :
	

	


- Cách trình bày , diễn đạt  :
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	Lời phê của thầy cô giáo



       A. Trắc nghiệm:(3đ) 
Câu 1(1đ): Chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu sau:
1. Dãy chất nào sau đây tác dụng với Ca(OH)2: 
A.Fe(OH)3 ,Na2SO4, SO3                                      C. HCl, SO2, CO2
                    B. CaO , CO2, Na2O                              D. CaCl2, HCl, SO2
               2. Dãy chất nào sau đây tác dụng với BaCl2 :
A. AgNO3, NaNO3                                      C. HNO3,  Ba(OH)2
B.  AgNO3, H2SO4                          D. BaCl2,  HCl
Câu 2: (2đ)
       Cho những chất sau: H2SO4, BaCl2,  NaOH, Al(OH)3 . Hãy chọn chất
 thích hợp điền vào sơ đồ sau và lập phương trình hoá học:

[bookmark: _GoBack]          1. Ca(OH)2   +   ….…      CaSO4  +  2H2O

2.   ……       +  H2SO4      Na2SO4 +  2H2O

3. HNO3  +  ……    Al(NO3)3 +  H2O

4.   ….  +  Na2SO4   BaSO4 +  NaCl
       B. Tù luËn:(7®)
Câu 1: (2 điểm) 
    Viết các phương trình hoá học thực hiện dãy chuyển hoá sau:


 Al(OH)3 Al2O3 Al2(SO4)3
 Câu 2: ( 2 điểm) 
           Nhận biết các chất sau bằng phương pháp hoá học: NaOH, BaSO4, HCl
 Câu 3: (3 điểm)
    Trộn dung dịch có hoà tan 0,1 mol CuSO4 g với một dung dịch có hoà tan 8 g NaOH. Lọc hỗn hợp các chất sau phản ứng, được kết tủa và nước lọc. Nung kết tủa đến khối lượng không đổi. 
 a. Viết các PTHH xảy ra.
b. Tính khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng
c. Tính khối lượng chất tan có trong nước lọc.
Bài Làm :
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